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I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1.  Những sự kiện quan trọng

- Việc thành lập:

Trước ngày giải phóng vùng mỏ, Công ty Than Đèo Nai chỉ là một công trường khai thác than thuộc Công ty khai thác than Bắc Kỳ của Pháp. Sau ngày giải phóng Công ty Than Đèo Nai trực thuộc Xí nghiệp Than Cẩm Phả với chức năng kinh doanh chính là khai thác than lộ thiên. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, do yêu cầu của ngành than cần phát triển ngành công nghiệp khai khoáng nên ngày 01 tháng 8 năm 1960 Bộ Công nghiệp Nặng ra Quyết định giải thể Xí nghiệp Than Cẩm Phả để thành lập các Mỏ than mới. Mỏ than Đèo Nai (nay là Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - TKV) được thành lập.

Ngày 30 tháng 06 năm 1993, Bộ trưởng Bộ Năng lượng ra Quyết định số 414 NL/TCCBLĐ về việc thành lập lại Mỏ Than Đèo Nai, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Cẩm Phả. 

Ngày 17 tháng 9 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 2601 QĐ/TCCB thành lập doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập: Mỏ Than Đèo Nai 

Sau hơn 05 năm hoạt động với tư cách pháp nhân là Mỏ Than Đèo Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2001, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ra Quyết định số 405/QĐ-HĐQT chính thức đổi tên Mỏ Than Đèo Nai thành Công ty Than Đèo Nai - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Than Việt Nam. 

- Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:


Theo Quyết định số 1968/QĐ-BCN ngày 27/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty than Đèo Nai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành Công ty cổ phần Than Đèo Nai . Công ty Than Đèo Nai đã thực hiện triển khai đầy đủ các bước cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước và chính thức đi vào hoạt động theo Mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/01/2007 với tên giao dịch là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - TKV. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm cổ phần hóa là 80.000.000.000 đồng trong đó phần vốn Nhà nước (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) năm giữ 51%, cổ đông trong Công ty nắm giữ 29% và phần còn lại 20% do các cổ đông ngoài Công ty nắm giữ.


- Niêm yết: Ngày 21 tháng 11 năm 2008 cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) với mã chứng khoán: TDN.
2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh:

· Khai thác, chế biến kinh doanh than và các loại khoáng sản khác;

· Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng và san lấp mặt bằng;

· Chế tạo, sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí;

· Sản xuất các mặt hàng cao su;

· Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

· Quản lý, khai thác cảng và bến thủy nội địa;

· Vận tải đường thủy, đường bộ, đường sắt;

· Nuôi trồng thủy sản;

· Kinh doanh, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống;

· Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa.

+ Tình hình hoạt động: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009 hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2009 đã Quyết nghị. Lợi nhuận tăng 143% so với kế hoạch, đời sống cán bộ công nhân viên ổn định, thu nhập bình quân người lao động đạt 5,525 triệu đồng/người/tháng tăng 122,8% so với KH, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước và các cổ đông.
3.  Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

- Phấn đấu sản xuất kinh doanh với mục tiêu: An toàn - Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả.
- Mở rộng sản xuất kinh doanh đa ngành nghề và lĩnh vực hoạt động.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Thứ nhất: Với chiến lược phát triển kinh doanh lâu dài, đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng gia tăng và phục vụ xuất khẩu, trong kế hoạch trung hạn 2008 - 2011 Công ty dự kiến đầu tư mỗi năm khoảng 200 tỷ đồng cho khai thác lộ thiên, các hạng mục đầu tư là máy móc thiết bị (Ôtô, băng tải vận chuyển than đất, máy xúc, máy gạt, bơm nước,...), đầu tư thăm dò trữ lượng tài nguyên để có kế hoạch phát triển lâu dài.
- Thứ hai: Có các chính sách đãi ngộ thoả đáng để thu hút nhân tài, đầu tư lớn cho phát triển đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho đầu tư, mở rộng, phát triển doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề.

- Thứ ba: Công ty có thể bổ sung vốn kinh doanh từ một số nguồn vay tín dụng các ngân hàng thương mại, huy động vốn nhàn rỗi từ người lao động trong Công ty hoặc phát hành thêm cổ phiếu theo Điều lệ Công ty để phát triển.
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị của Công ty

Năm 2009, năm thứ 3 thực hiện theo mô hình công ty cổ phần, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo triển khai từng nội dung kế hoạch SXKD của công ty đến từng công trường phân xưởng, đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành sát với tình hình thực tế sản xuất.

Trong năm 2009, tình hình kinh tế suy thoái, Công ty trong điều kiện năng lực thiết bị chưa đáp ứng kịp, điều kiện khai thác mỏ có nhiều khó khăn, biến động về giá cả vật tư, có loại vật tư thị trường không có để cung cấp...  Tuy nhiên Công ty đã phát huy tốt nội lực, năng động linh hoạt khắc phục khó khăn tổ chức chỉ đạo điều hành sản xuất đạt và vượt các chỉ tiêu, với kết quả chính như sau: (Kế hoạch đã được điều chỉnh tăng so với kế hoạch trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009)


- Than nguyên khai: 



2.574 ngàn tấn bằng 103% KH năm



- Than sàng sạch tại mỏ:


1.028 ngàn tấn bằng 124% KH năm.



- Than tiêu thụ: 



      2.826 ngàn tấn bằng 112% KH năm



- Đất đá bốc xúc:



    20.325 ngàn m3 bằng 108 % KH năm



- Hệ số bóc đất: 



           7,90 m3/tấn bằng 105% KH năm



- Doanh thu tổng số: 


       1.648.187 tr.đ bằng 118 % KH năm



- Lợi nhuận (Trước thuế):
 

      57.314 tr.đ bằng 143% KH năm

- Tiền lương bình quân


5,525 trđ/ng/tháng bằng 122,8% KH năm
- Cổ tức dự kiến chi trả: 

     15%


Kết quả SXKD năm 2009 Công ty đã đạt và hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh với Tập đoàn TKV. Công ty có nhiều biện pháp quản lý, đẩy mạnh tiêu thụ để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, lợi nhuận tăng, lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng.

Công ty dự kiến phương án trả cổ tức cho cổ đông là 15% (Kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2009 là 12%).

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai đã tuân thủ pháp luật, đúng Điều lệ công ty khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành SXKD công ty năm 2009 đạt kết quả.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1.  Báo cáo tình hình Tài chính cơ bản năm 2009
- Cơ cấu tài sản: (%)
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản





:

72,66
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản





:

27,34
- Cơ cấu nguồn vốn (%)







+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn





:

74,70
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn


:

25,30
- Khả năng sinh lời: (%)
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần  :  

  
  3,09
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản         :  


  5,89

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu   :  


27,67
- Khả năng thanh toán: (lần)
+ Khả năng thanh toán nhanh
                       :  

        0,0133
+ Khả năng thanh toán hiện hành                      :  

        1,34

Năm 2009 là năm hết sức khó khăn, thị trường tiêu thụ than biến động số lượng than cục tiêu thụ giảm, tồn kho nhiều, các yếu tố vật tư đầu để phục vụ sản xuất đều tăng so với năm 2008, mặc dù lợi nhuận năm 2009 đạt 143% so KH, nhưng chỉ bằng 82,2% của năm 2008. 

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008:

+  Tài sản ngắn hạn


                                             226.796.082.654 VND

+ Tài sản dài hạn                                                                602.844.166.188 VND

   Cộng tài sản                                                                   829.640.248.842 VND
+  Nợ phải trả


                                                   619.747.824.981 VND

+ Vốn chủ sở hữu                                                               209.892.423.861 VND
   Cộng  nguồn vốn                                                            829.640.248.842 VND

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 







8.000.000 cổ phiếu
+ Cổ phiếu thường                                                                      
8.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu  ưu đãi                                                                        -
- Số  lượng cổ phiếu  đang lưu  hành                                           8.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu thường                                                                       8.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi                                                                        -
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại 


-
+ Cổ phiếu quỹ: 












-
- Cổ tức (dự kiến):











15%/năm.

2.  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

	Chỉ tiêu
	Năm  2009                       (VND)
	 Năm 2008                           (VND)

	1.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	1582 478 717 901
	1551 832 056 635

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	
	

	3.  Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
	1582 478 717 901
	1551 832 056 635

	4.  Giá vốn hàng bán
	1404 225 307 516
	1317 463 178 066

	5.  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	178 253 410 385
	234 368 878 569

	6.  Doanh thu hoạt động tài chính
	6 589 528 104
	1 751 282 343

	7.  Chi phí tài chính
	38 574 191 593
	26 197 759 529

	Trong đó: Chi phí lãi vay
	34 079 068 122
	21 350 623 866

	8.  Chi phí bán hàng
	34 300 624 243
	34 852 101 173

	9.  Chi phí quản lý doanh nghiệp
	66 001 010 430
	110 587 494 338

	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	45 967 112 223
	64 482 805 872

	11. Thu nhập khác
	59 119 634 821
	82 887 650 977

	12. Chi phí khác
	47 772 478 680
	77 642 882 946

	13. Lợi nhuận khác
	11 347 156 141
	5 244 768 031

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	57 314 268 364
	69 727 573 903

	15.  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	8 478 140 050
	

	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	48 836 128 314
	69 727 573 903

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
	6.105
	8.716


Qua số liệu, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, quản lý tài chính tốt, chấp hành tốt chính sách thuế với Nhà nước, các chế độ chi trả bảo hiểm và các chế độ khác với người lao động đúng quy định. Dư vay ngắn hạn, vay dài hạn, chi phí dở dang, khả năng thanh toán, tỷ suất sinh lời đều ở mức an toàn, không có nợ khó đòi, nợ quá hạn, dự trữ vật tư hợp lý, lợi nhuận trước thuế đạt 57.314 triệu đồng vượt kế hoạch là 43%. Cơ cấu tài sản hợp lý, vốn chủ sở hữu 176.512 triệu đồng so với đầu năm là 153.562 triệu đồng tăng 22.900 triệu tương ứng tăng 15%. Tuy nhiên do năm 2009 ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, than thành phẩm tồn lớn, giá bán than xuất khẩu giảm, hệ số bóc đất, cung độ vận chuyển đất đá tăng làm chi phí sản xuất than tăng dẫn đến lợi nhuận giảm so với năm 2008 vì vậy tỷ suất lợi nhuận giảm.

3.  Những tiến bộ Công ty đã đạt được 

+ Công ty đã sắp xếp tinh giảm bộ máy, đào tạo và đào tại lại đội ngũ cán bộ hiện có, đồng thời có kế hoạch thu hút nhân tài để phát triển Doanh nghiệp. 

+ Các biện pháp quản lý: Công ty ban hành các quy chế quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty gồm: Quy chế Quản trị Công ty; Quy chế tài chính, Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế quản lý tiền lương, Quy chế đầu tư xây dựng, Quy chế Công bố Thông tin, Quy chế Thi đua khen thưởng, Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT - GĐ với Đảng uỷ, Công đoàn..., qua đó làm cơ sở cho Giám đốc điều hành Công ty theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo tốt yêu cầu quản trị Công ty.

+ Công ty ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật và tăng cường kiểm tra kiểm soát, xiết chặt công tác tổ chức, công tác điều hành quản lý chung và công tác điều hành quản lý trực tiếp tại các công trường, phân xưởng và các phòng ban nghiệp vụ. Gắn kỷ luật lao động với năng suất, coi trọng và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả của từng khâu từng công việc, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4.  Kế  hoạch phát triển trong tương lai

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực.
- Đầu tư đổi mới công nghệ, đầu tư thăm dò trữ lượng tài nguyên.
- Đầu tư, liên kết khai thác chế biến khoáng sản, kinh doanh xăng dầu...
IV. Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán theo qui định của Pháp luật về kế toán.
Công ty đã đăng tải Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán trên trang Website của Công ty và trên 01 tờ báo (Thời báo kinh tế). Công ty gửi Báo cáo tài chính, đến Uỷ ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đúng kỳ hạn. 
V. Bản giải  trình Báo cáo tài chính và Báo cáo Kiểm toán

1.  Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: 

+ Tên công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán- AASC (thành viên INPACT quốc tế).

+ Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam.

- ý kiến kiểm toán độc lập:

	Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần than Đèo Nai - TKV tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn 01/01/2009 đến 31/12/2009, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.


2.  Kiểm toán nội bộ 

Công ty có phòng Thanh tra - Kiểm toán nội bộ làm nhiệm vụ giúp Giám đốc kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính, ngoài ra còn phối hợp với bộ phận kế toán  thường xuyên kiểm tra đưa các hoạt động nghiệp vụ vào nề nếp. 

VI. Các Công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức, Công ty:    Không

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ:  Không

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan :
+ Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ Mỏ - TKV: (Vốn điều lệ: 16 tỷ đồng)
. Tỷ lệ góp vốn :
6,25% vốn điều lệ (01 tỷ đồng)

. Vốn góp tại thời điểm báo cáo: 

  1.008.000.000 đồng

. Tình hình hoạt động: Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ Mỏ - TKV năm 2009
· Doanh thu tổng số :



129.642 triệu đồng

· Lợi nhuận trước thuế :


    3.557 triệu đồng
· Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến):
     12%/năm
+ Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Vốn điều lệ: 2.179 tỷ đồng) :
. Tỷ lệ góp vốn:
01% vốn điều lệ (21,79 tỷ đồng)

. Vốn góp tại thời điểm báo cáo:

13.138.707.000 đồng
. Tình hình hoạt động: Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.
+ Công ty cổ phần Crômít Cổ Định - Thanh Hoá (Vốn điều lệ: 800 tỷ đồng):

. Tỷ lệ góp vốn :
02% vốn điều lệ (16 tỷ đồng)
. Vốn góp tại thời điểm báo cáo:

4.560.000.000 đồng
. Tình hình hoạt động: Công ty cổ phần Crômít Cổ Định - Thanh Hoá đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai - TKV (Vốn điều lệ: 9,5 tỷ đồng):

. Tỷ lệ góp vốn :
10,53% vốn điều lệ (01 tỷ đồng)
. Vốn góp tại thời điểm báo cáo: 

  1.000.000.000 đồng

. Tình hình hoạt động: Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai - TKV (chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2008 theo mô hình cổ phần).
· Doanh thu tổng số :



60.133 triệu đồng

· Lợi nhuận trước thuế :


  1.859 triệu đồng

· Tỷ lệ chi trả cổ tức :
     

   10%/năm
+ Công ty cổ phần Bóng đá - TKV (Vốn điều lệ : 11 tỷ đồng)  :

. Tỷ lệ góp vốn :
3% vốn điều lệ (300 triệu đồng) 

. Vốn góp tại thời điểm báo cáo: 

  300.000.000 đồng

. Tình hình hoạt động: Công ty cổ phần Bóng đá - TKV (chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2008 theo mô hình cổ phần ). 
VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty
+ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên.

+  Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên.

+  Ban Giám đốc điều hành: 01 Giám đốc Công ty điều hành chung, 01 Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, 01 Phó Giám đốc phụ trách An toàn, kinh tế đời sống, 01 Phó Giám đốc phụ trách Cơ điện - vận tải, 01 Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, 01 Kế toán trưởng. 

+ Các Công trường, phân xưởng, phòng ban:

 - Các phòng ban Công ty:

	1- Văn phòng 

2- Phòng Kế hoạch

3- Phòng Vật Tư

4- Phòng Tổ chức đào tạo

5- Phòng Lao động tiền lương

6- Phòng Kỹ thuật khai thác

7- Phòng Trắc địa

8- Phòng Địa chất

9- Phòng KCS

10- Phòng Cơ điện
	11- Phòng Kỹ thuật Vận tải

12- Phòng Kỹ thuật An toàn.

13- Phòng Đầu tư xây dựng

14- Phòng Bảo vệ - Quân sự

15- Phòng Thanh tra – Kiểm toán

16- Trạm Y tế

17- Phòng Điều khiển sản xuất

     18- Phòng Kế toán thống kê tài chính

     19- Phòng Môi trường




    - Các công trường – Phân xưởng:

	1- Công trường Máy Khoan 

2- Công trường Máy Xúc

3- Công trường Xe Gạt

4- Công trường Băng tải

5- Công trường Băng sàng

6- Công trường Than thủ công

7- Phân xưởng Trạm mạng

8- Phân xưởng S/c Ôtô

9- Phân xưởng Cơ điện

10- Phân xưởng Phục vụ
	11- Phân xưởng vận tải 1

12- Phân xưởng vận tải 4

13- Phân xưởng vận tải 5

14- Phân xưởng vận tải 6

15- Phân xưởng vận tải 8

16- Phân xưởng vận tải 9

      17- Phân xưởng vận tải 12

      18- Phân xưởng vận tải phục vụ

      19- Phân xưởng Chế biến


2. Tóm tắt lý lịch Ban điều hành (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng)
* Giám đốc Công ty:

· Họ tên: Trần Văn Chiều
· Giới tính: Nam

· Số chứng minh thư nhân dân: 100959785

Ngày cấp: 18/01/2004 ; Nơi cấp: Quảng Ninh

· Ngày tháng năm sinh: 01/02/1961.

· Nơi sinh: Hải Minh – Hải Hậu – Nam Định.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Hải Minh – Hải Hậu – Nam Định.

· Địa chỉ thường trú: Số nhà 24, đường Bái Tử Long, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

· Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 033-3864 253.

· Trình độ văn hóa: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ.

· Quá trình công tác

	Từ tháng năm đến          tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

	3/1984 - 02/1986
	Công nhân công trường Khoan xoay-Mỏ than Đèo Nai

	3/1986 - 12/1989
	Cán bộ kỹ thuật – P.KTSX Mỏ than Đèo Nai

	7/1993-4/1994
	Phó phòng Kỹ thuật khai thác - Mỏ than Đèo Nai

	5/1994 – 6/1996
	Trưởng phòng Kỹ thuật khai thác -  Mỏ than Đèo Nai

	7/1996 – 15/10/2001
	Phó giám đốc - Mỏ than Đèo Nai

	16/10/2001 - 2/2002
	Phó giám đốc – Công ty than Đèo Nai

	3/2002 - 12/2006
	Giám đốc – Công ty than Đèo Nai

	01/2007 đến nay
	ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc – Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV


· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc- Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV 

· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải đưa đón thợ mỏ

· Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 

Sở hữu cá nhân: 1.000

Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: không
· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:

Họ tên:
Vương Thị Thùy Vân

Quan hệ: Vợ

Số cổ phần nắm giữ: 11.432

· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
* Phó Giám đốc phụ trách An toàn - Kinh tế đời sống
· Họ tên: Nguyễn Bá Xô
· Giới tính:   Nam                 

· Số Chứng minh thư nhân dân:  100350389

Ngày cấp: 30/12/2003

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh.

· Ngày tháng năm sinh:  13/01/1958.

· Nơi sinh: Yên Bằng, ý Yên, Nam Định.

· Quốc tịch:  Việt Nam.

· Dân tộc:  Kinh.

· Quê quán: Yên Bằng, ý Yên, Nam Định.

· Địa chỉ thường trú: Tổ 28, phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh  

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 033 3864 254

· Trình độ văn hóa: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí.

· Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

	3/1977 đến 8/1985
	Công nhân sửa chữa ôtô-Xí nghiệp vận tải ôtô Cẩm Phả

	9/1985 đến 6/1986
	Cán bộ kỹ thuật - Xí nghiệp vận tải ôtô Cẩm Phả

	7/1986 đến 4/1988
	Phó trưởng phòng phụ trách phòng kỹ thuật đoàn xe Đèo Nai - Xí nghiệp vận tải ôtô Cẩm Phả

	5/1988 đến 1988
	Đội phó đội xe-Mỏ than Đèo Nai

	1989-19/7/1993
	Phó phòng Kỹ thuật vận tải - Mỏ than Đèo Nai

	20/7/1993 đến  19/3/1994
	Cán bộ xưởng bảo dưỡng - Mỏ than Đèo Nai

	20/3/1994 đến 14/6/1994
	Cán bộ phòng kỹ thuật vận tải - Mỏ than Đèo Nai

	15/6/1994 đến 3/1995
	Phó phòng vận tải - Mỏ than Đèo Nai

	4/1995 đến 15/10/2001
	Trưởng phòng Vận tải - Mỏ than Đèo Nai

	16/10/2001 đến 12/2006
	Trưởng phòng Kỹ thuật vận tải - Công ty than Đèo Nai

	01/01/2007-5/2008
	Trưởng phòng Kỹ thuật vận tải- Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV

	01/6/2008 đến nay
	Phó giám đốc Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV


· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó giám đốc - Công ty cổ phần than Đèo Nai - TKV

· Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác: Không

· Số cổ phần đang nắm giữ:

· Trong đó : - Sở hữu cá nhân: 997

  - Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:

· Họ và tên: Vũ Thị Loan

· Quan hệ:  Vợ

· Số cổ phần nắm giữ: 926 

· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

* Phó Giám đốc phụ trách sản xuất
· Họ tên: Phạm Thành Đông
· Giới tính: Nam

· Chứng minh nhân dân số: 100983012 

Ngày cấp: 16/3/2005;   Nơi cấp: Quảng Ninh

· Ngày tháng năm sinh: 01/6/1961.

· Nơi sinh: Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình.

· Địa chỉ thường trú: Tổ 63 Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

· Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 033-3862 470.

· Trình độ văn hóa: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ.

· Quá trình công tác

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

	4/1985-4/1994
	Nhân viên phòng KTKT-MỎ than Đèo Nai

	5/1994-15/10/2001
	Phó phòng KTKT- Mỏ than Đèo Nai

	16/10/2001-01/2002
	Phó phòng KTKT- Công ty than Đèo Nai

	2/2002-3/2002
	Trợ lý giám đốc - Công ty than Đèo Nai

	4/2002-12/2006
	Phó giám đốc - Công ty than Đèo Nai

	01/2007 đến nay
	ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc - Công ty cổ phần than Đèo Nai - TKV


· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: ủy viên Hội đồng quản trị -Phó Giám đốc - Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV

· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

· Số cổ phần đang nắm giữ: 

   Trong đó : 

Sở hữu cá nhân: 712

         

Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:

Họ tên:
Bùi Thị Chức

Quan hệ: Vợ

Số cổ phần nắm giữ: 706

· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

* Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật
· Họ tên: Phạm Đăng Quang


· Giới tính: Nam

· Chứng minh nhân dân số: 100077059

Ngày cấp: 26/7/2005;
Nơi cấp tại: Quảng Ninh 

· Ngày tháng năm sinh: 16/9/1955.

· Nơi sinh: An Tư, Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương.

· Địa chỉ thường trú: Tổ 4B, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

· Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 033-3718 792.

· Trình độ văn hóa: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ.

· Quá trình công tác

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

	01/1978-8/1981
	Kỹ thuật viên – Công trường Nổ mìn-Mỏ than Đèo Nai

	9/1981-2/1982
	Đốc công-Công trường Băng tải - Mỏ than Đèo Nai

	3/1982 - 14/4/1995
	Cán bộ kỹ thuật-P.Kỹ thuật khai thác - Mỏ than Đèo Nai

	15/4/1995-12/1996
	Phó phòng Kỹ thuật khai thác- Mỏ than Đèo Nai

	01/01/1997-15/10/2001
	Trưởng phòng Kỹ thuật khai thác- Mỏ than Đèo Nai

	16/10/2001-12/2003
	Trưởng phòng Kỹ thuật khai thác- Công ty than Đèo Nai

	01/2004-12/2006
	Phó giám đốc - Công ty than Đèo Nai

	01/2007 đến nay
	Phó giám đốc-Công ty cổ phần than Đèo Nai - TKV


· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc 

· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

· Số cổ phần đang nắm giữ: 

   Trong đó : 

Sở hữu cá nhân: 997

         

Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:

Họ tên:
Trần Thị Quyến

Quan hệ: Vợ

Số cổ phần nắm giữ: 321

· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không


* Phó Giám đốc phụ trách Cơ điện - vận tải
· Họ tên: Đặng Xuân Vượng

· Giới tính: Nam

· Chứng minh nhân dân số: 100710480

Ngày cấp:  25/12/1996;

Nơi cấp: tại Quảng Ninh 

· Ngày tháng năm sinh: 18/10/1960.

· Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh .

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Xuân Đài, Xuân Trường, Nam Định.

· Địa chỉ thường trú: Tổ 63 - khu Bình Minh, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

· Số điện thoại liên lạc tại cơ quan:.

· Trình độ văn hóa: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy.

· Quá trình công tác

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

	4/1981 – 11/1982
	Thợ sửa chữa cơ máy xúc PXCĐ-MỎ than Đèo Nai

	 12/1982 – 02/1985 
	Thợ nguội gia công – PXCĐ- Mỏ than Đèo Nai

	02/1985-4/1987
	Cán bộ phòng đào tạo - Mỏ than Đèo Nai

	5/1987 - 10/1990
	Cán bộ đào tạo trường CNKT - Mỏ than Đèo Nai

	11/1990-8/1995
	Cán bộ phòng Cơ điện - Mỏ than Đèo Nai

	9/1995 – 10/1997
	Phó phòng Cơ điện - Mỏ than Đèo Nai

	11/1997 – 15/10/2001
	Trưởng phòng Cơ điện - Mỏ than Đèo Nai

	16/10/2001-12/2006
	Trưởng phòng Cơ điện – Công ty than Đèo Nai

	01/2007-5/2007
	Trưởng phòng Cơ điện – Công ty cổ phần than Đèo Nai-TKV

	6/2007 – 4/2008
	Phó giám đốc Công ty cổ phần than Đèo Nai – TKV 


· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc 

· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

· Số cổ phần đang nắm giữ: 

   Trong đó : 

Sở hữu cá nhân: 855

         

Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không
· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không


* Kế toán trưởng
· Họ tên: Phạm Quang Tuyến


· Giới tính: Nam

· Số Chứng minh thư nhân dân : 100679926

Ngày cấp:  28 tháng 02 năm 1996 ;

Nơi cấp: Quảng Ninh.

· Ngày tháng năm sinh: Ngày 22 tháng 8 năm 1959.

· Nơi sinh: Xã Xuân Hồng – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Dân tộc: Kinh.

· Quê quán: Xã Xuân Hồng – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.

· Địa chỉ thường trú: tổ 56 phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

· Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 033-3863 967.

· Trình độ văn hóa: 10/10.

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kế toán công nghiệp.

· Quá trình công tác

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

	3/1983 đến 6/1993
	Cán bộ phòng Kế toán tài chính- Mỏ than Đèo Nai

	7/1993 đến 7/1994
	Phó phòng Kế toán tài chính- Mỏ than Đèo Nai

	8/1994 đến 09/5/1995
	Trưởng phòng Kế toán tài chính- Mỏ than Đèo Nai

	10/5/1995 đến 15/10/2001
	Kế toán trưởng Mỏ than Đèo Nai

	16/10/2001 đến 12/2006
	Kế toán trưởng Công ty than Đèo Nai

	01/2007 – 3/2008
	Kế toán trưởng Công ty cổ phần than Đèo Nai

	4/2008 đến nay
	ủy viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty cổ phần than Đèo Nai


· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: ủy viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng 

· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

· Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 

Sở hữu cá nhân: 2.000

        

Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:

Họ tên: Phạm Thị Bình



Quan hệ: Vợ

Số cổ phần nắm giữ: 2.100

· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

  - Số lượng cán bộ Cán bộ công nhân viên: 

Tính đến thời điểm 31/12/2009, tổng số lao động là 3.128 người


Trong đó:  
+ Cán bộ nhân viên:
      423 người chiếm 13,5%




       
+ Công nhân kỹ thuật:    2.014 người chiếm 64,4%




       
+ Lao động phổ thông:      691 người chiếm 22,1%

Công ty thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất trực tiếp, chế độ nghỉ dưỡng sức, thăm hỏi động viên, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động... luôn được chú trọng.
- Thay đổi thành viên HĐQT: Trong năm 2009 không có sự thay đổi.
VIII. Thông tin cổ đông và quản  trị Công ty

1.  Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 

* Hội đồng quản trị                                                                      

1. Ông Lê Đình Trưởng:      Chủ tịch HĐQT                                              
Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: Không

         
- Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 4.080.000 cổ phần = 51%
2. Ông Trần Văn Chiều:      Uỷ viên HĐQT  - Giám đốc điều hành                                            

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần
         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không
3. Ông Phạm Thành Đông:      Uỷ viên HĐQT - Phó Giám đốc                                            

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: 712 cổ phần
         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không
4. Ông Mai Huy Trung:      Uỷ viên Thường trực HĐQT                                            

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: 164 cổ phần
         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

5. Ông Phạm Quang Tuyến:  Uỷ viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty.

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: 2.000 cổ phần
         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

* Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

1. Ông Lê Đình Trưởng:      Chủ tịch HĐQT                                              

2. Ông Mai Huy Trung:       Uỷ viên Thường trực HĐQT                                            

*  Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

+ Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các nghị quyết thường kỳ trong năm trên cơ sở cụ thể hoá nhiệm vụ và chiến lược cho năm kế hoạch 2009.

+  Ban hành 71 Nghị quyết, ra quyết định đầu tư và phê duyệt dự toán, quyết toán đầu tư phục vụ kịp thời cho việc đầu tư mua sắm phục vụ sản xuất của công ty. Trong lĩnh vực đầu tư ra ngoài, Công ty đầu tư góp vốn vào các Công ty với tổng số tiền góp vốn tại thời điểm 31/12/2009 là:  20.006.707.000 đồng.
 + Giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm cho Ban Giám đốc. Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý từ Công ty đến các phòng, công trường, phân xưởng. Ra các nghị quyết và ban hành các quyết định quản lý, các biện pháp giải quyết tồn đọng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và các giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện và điều hành quản lý.

+ Đình kỳ, Sơ kết 6 tháng, năm kiểm điểm các mặt hoạt động tổng thể trong sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ ra những thế mạnh và tồn tại để có những giải pháp tối ưu để thúc đẩy sản xuất ngày một hiệu quả hơn.
* Ban Kiểm soát
- Thành phần:
1. Ông Phạm Công Đoàn:
 Trưởng ban kiểm soát.

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: Không
         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

2. Ông Vũ Văn Huy:

Uỷ viên Ban kiểm soát 
Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân:  401
         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

3. Bà Vũ Hiền Hoà:

Uỷ viên Ban kiểm soát

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân:  900
         
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không
- Hoạt động của BKS.


Trong năm 2009, BKS đã thực hiện tốt chức năng của mình, như: giám sát Hội đồng Quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

* Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Được hưởng thù lao theo Nghị quyết  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009. 
* Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT:
	Tên
	Số cổ phần tại thời điểm 11/03/2009
	Tỷ lệ (%)

	
	Số CP đại diện
	Số CP sở hữu
	Tổng số CP
	

	Tập đoàn Than-KS Việt Nam
Số: 226 Lê Duẩn- Hà Nội

Đại diện: Ông Lê Đình Trưởng
	4.080.000
	
	4.080.000
	51,0

	Ông: Trần Văn Chiều
	
	      1.000
	1.000
	0,0125

	Ông: Phạm Thành Đông
	
	    712
	712
	0.0089

	Ông: Phạm Quang Tuyến
	
	      2.000
	2.000
	0.025

	Ông: Mai Huy Trung
	
	    164
	164
	0.0021


	Tổng cộng
	4.080.000
	3.876
	4.083.876
	51,0485


* Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan: Trong năm 2009 không có giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ và người liên quan.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông.

2.1. Cơ cấu cổ đông của Công ty.

Cơ cấu Cổ đông

(Tính đến ngày 11/3/2009 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp ngày gần nhất)

	STT
	Cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần) 
	Tỷ lệ (%)

	I
	Tổ chức:  09 cổ đông
	5.734.091
	71,6761

	1
	Trong nước: 04 cổ đông
	4.139.091
	51,7386

	1.1
	Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam
	4.080.000
	51,0000

	1.2
	Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long 
	59.000
	0,7375

	1.3
	Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
	89
	0,0011

	1.4
	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng ĐTPT-VN 
	02
	0,00003

	2
	Ngoài nước: 05 cổ đông
	1.595.000
	19,9375

	2.1
	Công ty Indochina Capital Advisors Limited
	288.100
	3,6013

	2.2
	Công ty UW Indochina Capital Vietnam Limited
	690.000
	8,6250

	2.3
	Công ty UW Indochina Capital Vietnam II Limited
	350.000
	4,3750

	2.4
	Công ty UW Indochina Capital Vietnam III Limited
	186.900
	2,3360

	2.5
	Công ty Sumitomo Corporation
	80.000
	1,0000

	II
	Cá nhân: 2.791 cổ đông
	2.265.909
	28,3239

	1
	Trong nước:
	2.265.909
	28,3239

	1.1
	Cán bộ công nhân viên (2.311 cổ đông)
	1.467.059
	18,3382

	1.2
	Không phải CBCNV (480 cổ đông)
	798.850
	9,9856

	2
	Nước ngoài
	
	

	
Tổng cộng (2.800 cổ đông)
	8.000.000
	100%


2.2.  Cổ đông ngoài nước:

- Tổ chức: 

05 cổ đông sở hữu: 
1.599.000 cổ phần
Trong đó:

+ Công ty Indochina Capital Advisors Limited
. Địa chỉ liên hệ: Tầng 9,  Saigon Finance, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
. Ngành nghề hoạt động: Quản lý quỹ đầu tư tài chính.
. Số lượng cổ phần sở hữu trong Công ty: 292.100 cổ phần
+ Công ty UW Indochina Capital Vietnam Limited

. Địa chỉ liên hệ: Tầng 9, Saigon Finance, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

. Ngành nghề hoạt động: Hoạt động đầu tư tài chính
. Số lượng cổ phần sở hữu trong Công ty: 690.000 cổ phần
+ Công ty UW Indochina Capital Vietnam II Limited

. Địa chỉ liên hệ: Tầng 9,  Saigon Finance, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

. Ngành nghề hoạt động: Hoạt động đầu tư tài chính

. Số lượng cổ phần sở hữu trong Công ty: 350.000 cổ phần
+ Công ty UW Indochina Capital Vietnam III Limited

. Địa chỉ liên hệ: Tầng 9,  Saigon Finance, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

. Ngành nghề hoạt động: Hoạt động đầu tư tài chính

. Số lượng cổ phần sở hữu trong Công ty: 186.900 cổ phần
+ Công ty Sumitomo Corporation
 . Địa chỉ: Tầng 11 - Tháp Hà Nội, số 49,  Hai Bà Tr​ưng, Thành phố Hà Nội
. Ngành nghề hoạt động: Đầu tư thương mại các lĩnh vực: Than, Khoáng sản, Hoá chất, Dự án điện, Công nghiệp Ôtô, Viễn thông...
. Số lượng cổ phần sở hữu trong Công ty: 80.000 cổ phần
Trên đây là Báo cáo Thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - TKV xin được trình Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng toàn thể cổ đông Công ty./
Trân trọng.

Nơi nhận :







                           Giám đốc 
- Uỷ ban Chứng khoán nhà nước ;



            
- Sở GDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông Công ty;









(Đã ký)
- Lưu VP, HĐQT
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